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[bookmark: _Toc531613934][bookmark: _Toc531617457][bookmark: _Toc2167267]CHƯƠNG I:PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc531613935][bookmark: _Toc531617458][bookmark: _Toc2167268]1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
[bookmark: _Toc531613937][bookmark: _Toc531617460]Xã An Trường nằm về phía Tây Nam của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với diện tích tự nhiên khoảng 2.832,41 ha. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường đến năm 2020, quy mô diện tích 2.832,41 ha được Ủy ban nhân dân huyện Càng Long phê duyệt tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 07/3/2012.
[bookmark: loai_1_name]Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường đến năm 2020 được lập năm 2012 trên cơ sở Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến nay đã không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, tốc độ, định hướng phát triển ngày càng cao, có nhiều thay đổi... Cùng với sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp Luật như: Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời cũng là cơ sở cho việc lập các dự án, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, thu hút đầu tư, quản lý đất đai, quản lý phát triển kinh tế và các khu dân cư trên địa bàn.
Vì vậy, việc lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh là cần thiết và cấp bách,là cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, đảm bảo sự phân bổ và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, các hình thức sản xuất phù hợp giữa phát triển nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân nông thôn ngày càng tốt đẹp hơnvà đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện theo văn Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.
[bookmark: _Toc2167269]1.2. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:
[bookmark: _Toc531617461][bookmark: _Toc2167270]1.2.1 Quan điểm lập quy hoạch:
	Phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Càng Long, định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long - tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.  
[bookmark: _Toc531617462][bookmark: _Toc2167271]1.2.2 Mục tiêu lập quy hoạch:
· Cập nhật theo định hướng quy hoạch vùng huyện Càng Long;
· Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội xã An Trường;
· Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;
· Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã, khu dân cư mới và khu dân cư hiện hữu chỉnh trang;
· Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã.
[bookmark: _Toc531613938][bookmark: _Toc531617463][bookmark: _Toc2167272]1.3. Phạm vi nghiên cứu:
- Toàn bộ ranh giới hanh chính xã , diện tích : khoảng 2.832,84ha (số liệu kiểm kê đất đai năm 2017 của phòng tài nguyên và môi trường huyện Càng Long).
	[image: ]


[bookmark: _Toc531613939][bookmark: _Toc531617464][bookmark: _Toc2167273]1.4. Các cơ sở lập quy hoạch:
[bookmark: _Toc531617465][bookmark: _Toc2167274]1.4.1 Các cơ sở pháp lý:
[bookmark: _Toc531617466]- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính Phủ Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình muc tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP  ngày 09/01/2017 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT  ngày 25/21/2014 của Bộ Giao thông vận tải  về việc ban hành " Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020".
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/206 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù.
- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng).
- Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2016- 2020.
- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long việc phê phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường đến năm 2020.
- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.
- Công văn số 702/UBND-KT ngày 11/5/2018 của UBND huyện Càng Long  về việc bổ sung phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia  năm 2018.
- Công văn số 484/SXD-QH&KT ngày 08/5/2018 của Sở Xây dựng Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
[bookmark: _Toc2167275]1.4.2 Các nguồn tài liệu, số liệu:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện đến năm 2020.
- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện , xã giai đoạn 2016-2020.
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020..
- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Trường.
- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND xã An Trường, UBND huyện Càng Long.
- Các dự án liên quan và các yêu cầu cụ thể của địa phương. 
- Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của xã An Trường.




























[bookmark: _Toc531613940][bookmark: _Toc531617467][bookmark: _Toc2167276]
CHƯƠNG II :ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
[bookmark: _Toc531613941][bookmark: _Toc531617468][bookmark: _Toc2167277]2.1. Các điều kiện tự nhiên:
[bookmark: _Toc531617469][bookmark: _Toc2167278]2.1.1 Vị trí địa lý:
· [bookmark: _Toc531617470]Xã An Trường nằm về phía Đông Nam của huyện Càng Long, cách trung tâm huyện Càng Long 10 km theo Hương Lộ 2 và tiếp giáp Quốc Lộ 53. Ranh giới cụ thể như sau :
· Phía Bắc	: giáp thị trấn Càng Long, xã Mỹ Cẩm.
· Phía Nam	: giáp xã Tân Bình.
· Phía Đông	: giáp xã Huyền Hội và xã Bình Phú.
· Phía Tây	: giáp xã An Trường A.
[bookmark: _Toc2167279]2.1.2 Địa hình:
[bookmark: _Toc531617471]Khu đất quy hoạch có tổng diện tích 2.832,41 ha; địa hình tương đối phẳng, hướng đổ dốc không rõ rệt; hầu hết diện tích là đất ruộng lúa. Thổ cư bám dọc Hương Lộ 2.39 và QL 53.
Cao độ mặt đất thay đổi từ 0,30 m đến 0,90 m; nền thổ cư từ 1,20 m đến 1,70 m; mặt đường Hương Lộ 2 từ 1,60 m đến 2,30 m (cao độ Quốc Gia).
Hiện nay khu vực được bảo vệ không ngập do triều cao trên sông rạch nhờ vào hệ thống đê bao và cống điều tiết (lưu vực cống Cái Hóp).
[bookmark: _Toc2167280]2.1.3 Khí hậu:
[bookmark: _Toc531617472]Khu quy hoạch có điều kiện khí hậu chung của Tỉnh Trà Vinh là khí hậu vùng cận nhiệt đới, gió mùa có 2 mùa mưa và nắng rõ rệt trong năm.
· Nhiệt độ:	
[bookmark: _Toc531613942][bookmark: _Toc531617473]Nhiệt độ không khí tương đối cao và khá đều qua các tháng trong năm, không chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.
     *   Nhiệt độ trung bình :	25oC – 28oC
* Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4, tháng 5.	
* Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12, tháng 1.
[bookmark: _Toc2167281]2.2Các nguồn tài nguyên:
[bookmark: _Toc531613943][bookmark: _Toc531617477]    Theo tài liệu bản đồ đất huyện Càng Long (TL 1/25.000) thuộc Chương trình đất Cửu Long, năm 1992 (phân loại theo USDA), xã An Trường có 3 nhóm đất chính. Gồm:
· Nhóm đất phù sa : là nhóm đất có diện tích lớn chiếm 72,5% diện tích tự nhiên, gồm 2 loại đất chính :
· Đất phù sa phát triển có mùn khá trên tầng mặt chiếm 64,28% diện tích nhóm đất phù sa. Phân bố chủ yếu ở phía Nam sông Càng Long và một phần ở ấp 5, ấp 6.
· Đất phù sa điển hình có mùn tầng mặt chiếm 35,72% diện tích nhóm đất phù sa, tập trung chủ yếu ở ấp 5, ấp 8A.
    Đất có địa hình khá bằng phẳng, thành phần cơ giới là sét pha thịt, độ dày canh tác 20 – 30 cm hàm lượng lân không cân đối, đất có phản ứng hơi chua đến chua, phần lớn diện tích có tích tụ mùn trên tầng mặt nên hàm lượng các chất dinh dưỡng từ trung bình đến cao. Loại đất này rất thích hợp cho phát triển các loại cây trồng nông nghiệp đặc biệt là cây trồng ngắn ngày như lúa, ngô, đậu và các loại hoa màu.
· Nhóm đất phèn tiềm tàng : Chiếm 26,30% diện tích tự nhiên. Phân bố ở ấp 3A, ấp 6B và các ấp phía Bắc sông Càng Long. Tầng sinh phèn xuất hiện ở độ sâu 50 – 80 cm, thành phần cơ giới chủ yếu là sét độ dày canh tác 20 – 30 cm, các chất dinh dưỡng từ trung bình đến khá, hàm lượng lân không cân đối. Loại đất này thích hợp nhiều loại cây trồng.
· Nhóm đất cát giồng : Chiếm 1,20% diện tích tự nhiên. Đất có địa hình tương đối cao và chạy theo Hương Lộ 2, thành phần cơ giới chủ yếu là đất cát pha thịt, giữa nước kém, mức thủy cấp rút sâu 3 – 5 m vào mùa khô và dinh dưỡng thấp. Phần lớn đất cát giồng đang được sử dụng cho mục đích chuyên dùng, nhà ở và trồng cây lâu năm.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế :
· Trong những năm qua nền kinh tế chính của xã vẫn là thuần nông, với thế mạnh đất đai thổ nhưỡng thuận lợi để trồng lúa và cây ăn trái, cây màu.
Hiện trạng sản xuất :
- Về cây lúa:
+Vụ đông xuân : xuống giống 1.857,29 ha.đạt 112,56% kế hoạch 1.650 ha.Năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha, đạt 96,77% so kế hoạch 6,2 tấn/ha, sản lượng đạt 11.143,7 tấn. Năng suất giảm do nước mặn xâm nhập sớm. 
		+Vụ hè thu : xuống giống 1.852,8ha,đạt 112,584 so với kế hoạch 1.168 ha. Diện tích thu hoạch 135 ha, năng suất khoảng 6 tấn ở  ấp 7A, 8A.
	- Về cây màu: 
+ Lương thực : 39,28ha đạt 58,62 % so với kế hoạch 67ha.sản lượng 446,75 tấn đạt 58,86% so kế hoạch 759 tấn.
- Nấm rơm:20.800 mét mô đạt 52 % so với kế hoạch 40.000m mô, sản lượng 36,4 tấn đạt 52% so kế hoạch 70 tấn.
- Caây baép: 29,29 ha đạt 55,26% so với kế hoạch 53ha.sản lượng 80,5 tấn dạt 55,13% so với kế hoạch 146 tấn
- Cây công nghiệp ngắn ngày : 16,67 ha đạ t 83,35% so với kế hoạch 20 ha.sản lượng 106,81 tấn đạt 84,1% so với kế hoạch 127 tấn.
- Cây công nghiệp dài  ngày : tổng diện tích dừa  toàn xã năm 2018 là 5.025.000 quả. đạt 62,81% so với kế hoạch 8.000.000 quả.
	- Veà chaên nuoâi:
		+ đàn heo : 5.812 con đạt 89,41%.
		+ đàn bò: 1.567 con đạt 92,17%
		+ gia cầm 94.720 con đạt 94.72%
	- Thuyû saûn:trong năm nuôi 4.957 kg, diện tích nuôi 39,81ha dạ t 46,3% so với kế hoạch 86ha.
[bookmark: _Toc2167282]2.3. Hiện trạng kinh tế- xã hội:
[bookmark: _Toc532990962][bookmark: _Toc534115539][bookmark: _Toc2167283]2.3.1 Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế:Tổng giá trị sản xuất ngành 566.586.800.000 đồng. Trong đó :
[bookmark: _Toc2167078][bookmark: _Toc2167284]	+ Nông Nghiệp : 196.571.000.000 đồng ( tăng 14,5% so vơi cùng kỳ)
[bookmark: _Toc2167079][bookmark: _Toc2167285]	+ Giá trị thủy sản tăng 16,6% so với cùng kỳ.
[bookmark: _Toc2167080][bookmark: _Toc2167286]+ Giá trị xây dựng tăng 65% so với cùng kỳ.
[bookmark: _Toc2167081][bookmark: _Toc2167287]+ Giá trị công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 205 %  tăng 18,6%so với cùng kỳ.
[bookmark: _Toc2167288]2.3.2  Các chỉ tiêu về xã hội:
Về văn hóa xã hội:
a.Giáo dục và đào tạo: 
Trên đia bàn có 7 điểm trường công lập ( trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia ) có 216 giáo viên và 71 phòng học kiên cố, 09 phòng học  bán kiên cố, 03 phòng học tạm thời.
[bookmark: _Toc2167083][bookmark: _Toc2167289]	Khai giảng năm học mới với tổng số 2.708 học sinh. Trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, trong đó bậc mẫu giáo có 545 trẻ, tiểu học có 1.709 học sinh và Trung học cơ sở 1.084 học sinh.
b.Văn hóa thông tin - truyền thanh: 
 Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nâng cao chất lượng xã văn hóa, xã nông thôn mới.
c.Thể dục thể thao: 
 Tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao xã An Trường lần thứ IV năm 2017. có hơn 280 vận động viên tham dự.
Phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe của toàn dân có 1.557 người tham gia,
d.Y tế - dân số, kế hoạch hóa gia đình: 
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi giảm còn 11,08%
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,07% đạt  105,94% so với kế hoạch 1,01%.
Tổng số khám và điều trị cho nhân dân dân 18.230 lượt 
tổng số khám đông y : 4.634, châm cứu 4.519.
Kế hoạc hhóa gia đình : đặt vòng 77; thuốc uống 45
e.Công tác chính sách xã hội:
Hỗ trợ 83 hộ nghèo vui xuân đón tết với tổng số tiền là 24,9 triệu đồng.Triển khai xây dựng 82 nhà tình nghĩa  với tổng số tiền là4,1 tỷ đồng cho đối tượng chính sách trên đa bàn 12 ấp.
[bookmark: _Toc531613944][bookmark: _Toc531617480][bookmark: _Toc2167290]2.4. Hiện trạng sử dụng đất:
Tổng địa giới hành chính xã 2.832.84 ha. Trong đó:
	- Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 2.498,38 ha. chiếm 88,19% diện tích toàn xã.
	- Đất phi nông nghiệp có diện tích : 334,46 ha. chiếm 11.83%.

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
	[bookmark: RANGE!A4:D53]STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	2,832.84
	100.00

	I
	Đất nông nghiệp
	2,498.38
	88.19

	1.1
	Đất trồng lúa
	1,874.63
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	18.87
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	603.54
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	0.00
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	0.00
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	0.00
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	1.34
	 

	1.8
	Đất làm muối
	0.00
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	0.00
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	334.46
	11.83

	2.1
	Đất quốc phòng
	0.00
	 

	2.2
	Đất an ninh
	0.00
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	0.00
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	0.00
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	19.00
	 

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	0.18
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	0.47
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	0.00
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	193.61
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	0.21
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0.08
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	3.39
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	0.47
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	0.00
	 

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	0.00
	 

	 
	 - Đất giao thông
	70.57
	 

	 
	 - Đất thủy lợi
	118.32
	 

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	0.18
	 

	 
	 - Đất công trình bưu chính viễn thông
	0.16
	 

	 
	 - Đất chợ
	0.23
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	0.00
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	0.00
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0.00
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	68.22
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	0.00
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0.48
	 

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	0.00
	 

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	0.00
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	1.05
	 

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	7.37
	 

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	0.00
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	0.07
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	0.00
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0.46
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	43.55
	 

	2.25
	Đất chưa sử dụng
	0.00
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	0.00
	 



[bookmark: _Toc531613945][bookmark: _Toc531617481][bookmark: _Toc2167291]2.5. Hiện trạng dân số:
[bookmark: _Toc531613946][bookmark: _Toc531617482]         Daân soá :
· Hiện trạng dân số trên địa bàn xã thống kê năm 2017 có 16.338 người và phân bố không đều trong 12 ấp. Bình quân mỗi hộ 4 – 5 người.

BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH THEO CÁC ẤP 

	TT
	Ấp
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	1.
	 Ấp 3
	261,58
	1.439
	482

	2.
	Ấp 3A
	172,50
	1.399
	708

	3.
	Ấp 4
	265,39
	1.065
	401

	4.
	Ấp 4A
	192,84
	1.242
	649

	5.
	Ấp 5
	262,05
	1.120
	359

	6.
	Ấp 5A
	282,16
	1.886
	605

	7.
	Ấp 6
	227,77
	1.087
	399

	8.
	Ấp 6A
	237.74
	1.504
	558

	9.
	Ấp 7
	212,76
	938
	357

	10.
	Ấp 7A
	318,93
	1.928
	549

	11.
	Ấp 8
	168
	7886
	422

	12.
	Ấp 8A
	230,69
	1.473
	561

	Tổng cộng
	2.832,84
	16.338
	501


· Tỷ lệ tăng tự nhiên năm 2017 : 1,07%.
· Tỷ lệ tăng cơ học năm 2020 : 0,50%.
· Sự phân bố dân cư trên địa bàn không đồng đều, mật độ bình quân là 700 người/km2, chủ yếu tập trung dọc tuyến đường giao thông chính và các tuyến đường liên xã, hệ thống thủy lợi, …
       Lao động – thu nhập :
· Trong số lao động của xã, số lao động có trình độ tiểu học 15%; trung học cơ sở 55% và trung học phổ thông 30%.
· Việc đào tạo, bồi dưỡng lao động trong thời gian qua cũng được quan tâm với khoảng 20% có trình độ sơ cấp; trung cấp chiếm 3%; đại học chiếm 0,3%.
· Thu nhập bình quân đầu người trong những năm gần đây tăng đáng. Lao động chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, lao động chân tay là chính, chất lượng lao động thấp, phần lớn chưa qua đào tạo chuyên môn cũng gây hạn chế việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.
       Tình hình phân bố dân cư trên địa bàn xã:
· Nhìn chung dân cư tập trung trên địa bàn xã hiện nay được phân bố thành 12 điểm dân cư chính, đa số các điểm dân cư tập trung theo các trục giao thông, dọc kênh rạch, các đường giao thông dọc kênh, trục Hương Lộ 2,,39, QL 53 … phần còn lại sống rải rác theo ruộng đồng và vườn nhà theo tập quán từ lâu đời. Diện tích đất ở theo thống kê của xã là 87,22 ha. Các điểm dân cư cụ thể như sau :
· Điểm dân cư số 1 (thuộc ấp 3) : Nằm phía Bắc xã. Dân số tập trung ước tính 1.248 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 2 (thuộc ấp 3A) : Nằm phía Bắc xã. Dân số tập trung ước tính 1.193 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 3 (thuộc ấp 4) : Dân số tập trung ước tính 1.091 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 4 (thuộc ấp 4A) : Dân số tập trung ước tính 1.292 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 5 (thuộc ấp 5) : Dân số tập trung ước tính 1.024 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 6 (thuộc ấp 5A) : Dân số tập trung ước tính 1.577 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 7 (thuộc ấp 6) : Dân số tập trung ước tính 966 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 8 (thuộc ấp 6A) : Dân số tập trung ước tính 1.305 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 9 (thuộc ấp 7) : Tại khu vực Ủy ban nhân dân xã hiện nay, dân số tập trung ước tính 825 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 10 (thuộc ấp 7A) : Tại khu vực Ủy ban nhân dân xã hiện nay, dân số tập trung ước tính 1.783 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 11 (thuộc ấp 8) : Dân số tập trung ước tính 815 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 12 (thuộc ấp 8A) : Dân số tập trung ước tính 1.277 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
BẢNG PHÂN BỐ CÁC ĐIỂM DÂN CƯ TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

	TT
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DÂN SỐ HIỆN TRẠNG (NGƯỜI)

	1.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1 (ẤP 3)
	1.248

	2.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2 (ẤP 3A)
	1.193

	3.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3 (ẤP 4)
	1.091

	4.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4 (ẤP 4A)
	1.292

	5.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5 (ẤP 5)
	1.024

	6.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6 (ẤP 5A)
	1.577

	7.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7 (ẤP 6)
	996

	8.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8 (ẤP 6A)
	1.305

	9.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9 (ẤP 7)
	825

	10.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10 (ẤP 7A)
	1.783

	11.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 11 (ẤP 8)
	815

	12.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 12 (ẤP 8A)
	1.277

	13.
	DÂN CƯ DỌC TUYẾN VÀ RẢI RÁC, PHÂN TÁN TRONG RUỘNG VƯỜN
	2.082

	TỔNG CỘNG
	16.338


[bookmark: _Toc2167292]2.6. Hiện trạng kiến trúc và cơ sở hạ tầng:
[bookmark: _Toc531617483][bookmark: _Toc2167293]2.6.1 Nhà ở:
· Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà bán kiên cố, một số hộ có điều kiện kinh tế thì xây dựng nhà  kiên cố (1,2 tầng).Phần lớn dân cư tập trung đông ở các tuyến chính như Ql 53, HL2, HL39, các tuyến kênh trong khu vực.
· Hiện trạng khu vực có kiến trúc đơn giản, phần lớn là nhà trệt ( tường xây gạch mái tole, mức độ kiên cố thấp dễ bị hư hại khi có thiên tai ( bão, lốc xoáy..).Trên địa bàn xã hiện không còn nhà dột nát.
[bookmark: _Toc531617484][bookmark: _Toc2167294]2.6.2 Công trình công cộng:
[bookmark: _Toc531617485]BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

	TT
	Tên công trình
	Diện tích đất xây dựng (m2)

	1.
	Ủy ban nhân dân xã
	3.400

	2.
	Bưu điện
	800

	3.
	Y tế 
	800

	4.
	Trường học các cấp 
	33.900

	5.
	Chợ – TMDV
	2.300

	6.
	Khu liên hợp thể thao xã
	4.700


[bookmark: _Toc2167295]2.6.3.Cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng : tổng diện tích : 1.511m2. Trong đó:
	+ Chùa Phước An vị trí tại ấp 8A: 5.420 m2.
	+ Chùa Phước Trường vị trí tại ấp 3A: 2.350 m2.
	+ Chùa Hậu Tây An vị trí tại ấp 3: 3.110 m2.
	+ Thánh Thất Cao Đài vị trí tại ấp 3A: 1.030 m2.
	+ Nhà Thờ vị trí tại ấp 4A: 3.206 m2.
[bookmark: _Toc531617486][bookmark: _Toc2167296]2.6.4Giao thông:	
· [bookmark: _Toc531617488]Giao thông bộ :
· Giao thông đối ngoại :
                   * Quốc Lộ 53 đi qua địa bàn xã dài 1,9 km, Hương Lộ 2 nằm trên địa bàn xã dài 5,3 km, mặt đường trải nhựa, chất lượng khá tốt. Ngoài ra còn có Hương Lộ 39 nằm về phía Bắc xã, dài khoảng 1,4 km.
· Giao thông nông thôn : 
                   * Các tuyến đường trục xã, ấp : tổng chiều dài 13,87 km được cứng hóa 100%.
                   * Đường ấp, xóm dài 21,55 km chủ yếu là đường đất, nền ổn định, trong đó cứng hóa được 7.500 m, mặt đường 1,5 – 2 m, lề đường rộng 0,5 m.
                   * Đường trục chính nội đồng có chiều dài 31,2 km, chủ yếu là đường đất dọc theo các tuyến kênh cấp I, II.
                   * Hệ thống cầu công cộng trên đường hiện nay có 13/39 cầu đã được bê tông hóa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 
· Giao thông thủy : 
· Sông An Trường có chiều dài khoảng 6,3 km đi qua xã An Trường. Sông An Trường là hệ thống giao thông thủy, là hệ thống tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản quan trọng của xã. Hiện tại là tuyến đường thủy chính, ghe tàu có tải trọng < 200 tấn vận chuyển hàng hóa từ xã đi các Tỉnh và ngược lại. 
· Toàn xã có 72 tuyến kênh với tổng chiều dài là 99,784 km, đáp ứng được khoảng 90% diện tích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gồm :
                   * Kênh cấp I		: có 14 tuyến, dài 34,597 km.
                   * Kênh cấp II		: có 08 tuyến, dài 22,73 km.
                   * Kênh nội đồng	: có 50 tuyến, dài 42,457 km.
    Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi chưa thật hoàn chỉnh, vì vậy cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để cải tạo lại những con kênh hiện còn kém chất lượng và cần phải tạo điều kiện tốt cho việc ngọt hóa, để phục vụ tốt cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông phẩm cũng như sinh hoạt của người dân trong vùng.
[bookmark: _Toc2167297]
2.6.5 Cấp điện:
· [bookmark: _Toc531617489]Nguồn cấp điện : Hiẹän khu vực này được cấp điện từ trạm 110/15(22) KV Đa Lộc đến công suất hiện hữu 2x25MVA, thuộc mạng cấp điện chung của tỉnh Trà Vinh.
· Mạng phân phối :
· Trạm biến áp 15/0,2 - 0,4 KV được treo trên cột, chạy dọc theo tuyến đường Hương Lộ 2, Hương Lộ 39 và các trục đường chính trong xã. Bao gồm chủ yếu là các trạm biến áp 1 pha có công suất nhỏ cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt. Tổng số trạm là 27.
· Đường dây 15KV chạy dọc theo tuyến đường Hương Lộ 2, Hương Lộ 39 và trục chính trong xã. Tuyến đường dây này được đi trên cột bê tông ly tâm 12 m, dài khoảng 19 km. 
· Nhận xét :
· Trong phạm vi khu quy hoạch mạng lưới điện phân bố không đồng đều, các trạm biến áp có công suất nhỏ chủ yếu là trạm 1 pha. Tuyến đường dây 15KV chủ yếu chạy dọc theo các tuyến lộ chính, tiết diện dây nhỏ chủ yếu là dây AC-70, AC-50 
· Mức độ tiêu thụ điện bình quân đạt 80  100KWh/người/năm.
· Mạng lưới đèn chiếu sáng giao thông chưa được đầu tư xây dựng.

2.6.6 Bưu chính viễn thông:
	- Bưu chính viễn thông, thông tin, báo chí được phát triển nhanh bằng nhiều nguồn lực. Trên địa bàn xã có 1 bưu điện văn hóa xã, tổng đài điện thoai, máy vô tuyến điện, 100% các ấp có điện thoại.Mạng điện thoại vô tuyến được các công ty đầu tư đã phủ sóng hầu hết trên địa bàn toàn xã, đảm bảo cho sự thông suốt thông tin một cách kịp thời. Chất lượng hoạt động thông tin báo chí ngày càng được nâng lên đáp ứng được nhu cầu người dân, diện phủ sóng phát thanh, truyền hình trên toàn địa bàn dân cư.

[bookmark: _Toc2167298]2.6.7 Cấp nước:
	- Nguồn nước mặt : phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân chủ yếu từ nguồn nước sông Càng Long. Nguồn nước mặt dồi dào nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế :thiếu nước vào các tháng mùa khô, do sự kiểm soát của hệ thống cống đập Cái Hóp Huyện Càng Long nhằm hạn chế quá trình sông nhiễm mặn, mặt khác do sử dụng thuốc, hóa chất trong quá trình sản xuất làm cho nguồn nước càng thêm kém chất lượng.
	- Nguồn nước ngầm : đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nước sạch cho người dân chất lượng nước tốt khi khai thác ở độ sâu 90 -120m.
	-Toàn xã có 1.890 giếng khoan, có 2 trạm cấp nước tập trung từ xã Tân Bình và thị trấn Càng Long, sử dụng nguồn nước ngầm, công suất 5 m3/giờ, cung cấp cho 1.673 hộ dân ở ấp 3, ấp 3A, ấp 8, ấp 8A, ấp 7 (chiếm 44% tổng số hộ toàn xã). Đến nay xã sử dụng nước sinh hoạt sạch, hợp vệ sinh đạt 90%.
2.6.8 Thoát nước thải - xử lý CTR và nghĩa trang:
· Thoát nước thải :
· Hiện tại khu vực xã chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước mưa và nước sinh hoạt tự thấm xuống đất là chính, phần còn lại thoát ra kênh. Đa số các hộ dân sử dụng bể tự hoại có giếng thấm, tỷ lệ hộ dân có bể tự hoại và giếng thấm khoảng 30%,còn hạn chế.
· Chất thải rắn :
· Hiện xã chưa có bãi rác tập trung, tương lai rác được thu gom và đưa về bãi rác tập trung của xã để được xử lý đúng quy cách.
· Việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi chưa được quan tâm đầu tư. Các chất thải trong chăn nuôi phần lớn chưa được xử lý hợp vệ sinh, thường thải trực tiếp ra môi trường.
· Nghĩa trang :
· Trên địa bàn xã hiện nay có nhiều khu nghĩa địa nằm xen kẽ với các khu dân cư.
· Các khu nghĩa trang thường được đặt ở những nơi có địa hình cao, diện tích nghĩa trang của xã 7,37 ha.

[bookmark: _Toc531613947][bookmark: _Toc531617492][bookmark: _Toc2167299]2.7. Đánh giá hiện trạng tổng hợp:
	    Qua hiện trạng trên, các nhận xét đánh giá tổng hợp xã An Trường có thể nêu lên một số điểm chính sau đây :
Thuận lợi :
* Điều kiện khí hậu thời tiết có đặc tính chung của tỉnh Trà Vinh khá thuận lợi để phát triển cây trồng, đặc biệt là cây trồng nhiệt đới.
* Địa chất, địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho canh tác.
* Có tuyến Quốc Lộ 53, Hương Lộ 2 và Hương Lộ 39 đi qua xã là điều kiện tốt cho lưu thông và giao lưu hàng hóa, nông sản với vùng phụ cận.
* Hệ thống kênh mương thủy lợi chằng chịt tạo điều kiện phát triển nông nghiệp.
* Tương lai hình thành vùng chuyên canh lúa, tạo đà cho việc phát triển xã.
* Là xã có vị trí tiếp cận trung tâm huyện (thị trấn Càng Long) có điều kiện tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật.
* Là xã có vùng canh tác lúa đặc sản được xác định trong vùng huyện.
Khó khăn :
* Giao thông đến các nơi trong xã còn hạn chế, gây trở ngại việc lưu thông hàng hóa và các nông hải sản. 

[bookmark: _Toc531613948][bookmark: _Toc531617493][bookmark: _Toc2167300]CHƯƠNG III :CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
[bookmark: _Toc531613949][bookmark: _Toc531617494][bookmark: _Toc2167301]3.1 Tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế xã hội:
[bookmark: _Toc531617495][bookmark: _Toc2167302]3.1.1 xác định tiềm năng:
[bookmark: _Toc531617496]		Thuận lợi về giao thông bộ, thủy có các tuyến đường thủy tạo điều kiện giao lưu hàng hóa thuận lơi với các khu vực lân cận.
     Nằm trong vùng có điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng đặc thù, phù hợp để phát triển trồng lúa và trồng cây công nghiệp dài ngày.
[bookmark: _Toc2167303]3.1.2 Định hướng phát triển:
	Trên cơ sở tiềm năng hiện nay, cơ cấu chuyển dịch kinh tế xã là : nông nghiệp- thủy sản, dịch vụ, công nghiệp xây dựng.
[bookmark: _Toc531613951][bookmark: _Toc531617498][bookmark: _Toc2167304]3.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
[bookmark: _Toc531617499][bookmark: _Toc2167305]3.2.1 Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch:
- Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :
	Loại đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

	Đất ở 
	≥ 25

	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	≥ 5

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 5

	Cây xanh công cộng
	≥ 2


		
		- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:
· Cấp nước sinh hoạt			: ≥ 80 lít/người/ngày.
· Cấp điện sinh hoạt			: 2,4 Kwh/hộ (≥ 60% của đô thị loại V)
· Thoát nước sinh hoạt		: Lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.
· Cao độ xây dựng trung bình	: ≥ 2,3 m (cao độ Quốc gia, theo quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh)
· Rác thải sinh hoạt			: 0,5 – 0,6 kg/ người/ngày.
		- Các chỉ tiêu đảm bảo quy chuẩn xây dựng Viện Nam 01:2008, các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành và đáp ứng Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.
[bookmark: _Toc531617500][bookmark: _Toc2167306]3.2.2Dự báo về quy mô dân số:
Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 16.338 người (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp). Số dân tăng tự nhiên đến năm 2020 dự kiến khoảng 1,0% (dân cư nông thôn có chỉ số trung bình khoảng 0,93% đến 1,37% thành thị khoảng từ 1,01% đến 1,25% chọn cho khu vực nông thôn là 1,15% để tính toán khả năng phát triển dân số) là:
Đến năm 2020: 16.338* (1 + 0,015)3= 17.084 người  (làm tròn 17.000 người).
Đến năm 2025: 16.338* (1 + 0,015)8= 18.404 người  (làm tròn 18.400 người).
	Đến năm 2030: 16.338*(1 + 0,015)13 = 19.827 người (làm tròn 19.800 người	Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, thì chỉ tiêu sử đất dân dụng ≥ 25m2/người. Với xã An Trường thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 120m2/người (khu dân cư tập trung : 300-500 m2/hộ, khu nhà vườn: 1.200-1.500 m2/hộ).
· Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2020: với dân số 17.000 người cần khoảng 258 ha đất. 
· Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2030: với dân số 19.800 người cần khoảng 276 ha đất.
· Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:
· Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng: diện tích tối thiểu 1.000 m2;
· Các công trình giáo dục:
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km
- Quy mô trường:  3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs;
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km
- Quy mô trường: ≤ 30 lớp
- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs
- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km
- Quy mô trường: ≤  45 lớp
- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh



· Trạm y tế: tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;
· Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;
· Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;
· Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;
· Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;
· Cụm các công trình thể thao (sân tập da năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;
· Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.
· Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.
- Đường giao thông nông thôn ( bao gồm các đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến ấp,xóm,liên ấp, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng) : 
	+ Đường từ huyện đến xã, liên xã, từ xã đến ấp :
		* chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới: ≥3,5m/làn xe.
		* chiều rộng lề và lề gia cố: ≥1,5m.
		* chiều rộng mặt cắt ngang đường : ≥ 6,5m
		* Chất lượng mặt đường: bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng hoặc đá dăm.
	+ Đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng:
		* Chiều rộng mặt cắt ngang đường : ≥ 3m.
		* Chất lượng mặt đường: bê tông xi măng hoặc đá dăm.
· Quy mô các hộ gia đình:
· Hộ sản xuất nông nghiệp	: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;
· Hộ thương mại, dịch vụ	: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.






















[bookmark: _Toc531613952][bookmark: _Toc531617501][bookmark: _Toc2167307]CHƯƠNG IV :ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ
[bookmark: _Toc531613953][bookmark: _Toc531617502][bookmark: _Toc2167308]4.1 Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:
[bookmark: _Toc531617503][bookmark: _Toc2167309]4.1.1 Quan điểm quy hoạch:
· Định hướng phát triển các khu dân cư tập trung theo hướng tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
· Tận dụng cơ cấu các ấp hiện có, nhanh chóng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện sinh hoạt vật chất và văn hóa cho nông thôn.
· Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí, giao thông, địa hình, ...
· Gắn kết hợp lý, thuận tiện hệ thống giao thông xã và giao thông đô thị.
· Gắn kết hữu cơ với các khu dân cư cũng như các khu chức năng khác của đô thị.
· [bookmark: VNS0013]Tạo môi trường sống tốt, bền vững, hài hoà với cảnh quan, môi trường (khu du lịch sinh thái).
[bookmark: _Toc531617504][bookmark: _Toc2167310]4.1.2 Cơ cấu tổ chức không gian:
Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất. 
Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
 Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau vàsử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc531617505][bookmark: _Toc2167311]4.1.3 Tổ chức không gian trung tâm:
- Khu trung tâm của xã hiện nay hình thành và xây dựng đầy đủ. Nằm trên trục 
đường chính quan trọng của xã như hương lộ 2.Cà dọc các tuyến kênh khu vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.
	-Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.
	- Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.
	- Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.
[bookmark: _Toc531617506][bookmark: _Toc2167312]4.1.4 Tổ chức không gian các khu dân cư:
         Phân khu chức năng :
Quy hoạch mạng lưới điểm nông thôn xã An Trường gồm các khu chức năng chính sau :
* Khu ở (gồm các ấp, xóm nhà ở và các công trình phục vụ).
* Khu trung tâm.
* Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất.
* Các công trình hạ tầng xã hội.
* Các công trình kỹ thuật hạ tầng.
  Các yêu cầu đối với phân khu chức năng trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn :
* Tiết kiệm đất canh tác (hạn chế việc mở rộng khu dân cư đã có trên đất nông nghiệp), đáp ứng tiêu chuẩn quy định hiện hành.
* Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn, ở, nghỉ ngơi giải trí, sinh hoạt công cộng.
* Bảo vệ môi trường sống.
* Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên để tạo nên bố cục không gian kiến trúc đẹp, mang bản sắc khu vực.
* Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực về : vị trí và tính chất (vùng ven đô hay vùng sâu, vùng xa, khu dân cư lâu năm hay khu kinh tế mới, ...), ngành nghề kinh tế của địa phương và phong tục, tập quán, tín ngưỡng.
* Các khu vực cơ sở sản xuất, khu xử lý rác, nghĩa địa cần được quy hoạch với cự ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh lây lan.
    Điểm dân cư :
* Phát triển tiếp nối, lan tỏa từ cụm điểm dân cư hiện hữu, lưu ý đến các điểm dân cư lân cận để kết nối phối hợp.
* Phát triển cụm nhóm dân cư cần có quy mô thích hợp, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết như : trường mầm non, nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, cơ sở dịch vụ, ...
* Lưu ý đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, dãy đất để phân định ranh giới các cụm dân cư.
* Đối với khu vực xây dựng nhà ở được quy hoạch trên cơ sở các lô đất ở gia đình, diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình phải phù hợp với quy định của địa phương về hạn mức đất ở được giao cho mỗi hộ gia đình.
* Mỗi lô đất gia đình gồm đất dành cho :
· Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ).
· Các công trình phụ.
· Lối đi, sân, chỗ để rơm rạ, củi, rác, hàng rào.
· Đất vườn, đất ao, …
* Bố cục các thành phần trong lô đất phải đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất của hộ gia đình, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm.
* Đối với nhà ở hiện hữu :
· Cải tạo chỉnh trang, bảo đảm bền vững và mỹ quan.
· Sắp xếp hợp lý các công trình chính và phụ.
· Bảo đảm hợp lý trong quy hoạch hệ thống vườn, ao, chuồng, nhà vệ sinh, bể tự hoại, hệ thống thoát nước.
· Chuồng trại, gia súc, gia cầm phải đặt xa công trình trên 5 m và cuối hướng gió chủ đạo, có hố chôn, chứa phân rác để bảo đảm vệ sinh môi trường.
· Rào quanh khuôn viên đất, khuyến khích bằng rào cây xanh cắt xén tạo mỹ quan cho khu vực.
* Đối với công trình xây dựng mới :
· Cần có khoảng lùi phía trước, tạo sân rộng phía trước, sự liên hệ nhà chính và các công trình phụ (bếp, kho, vệ sinh, …) phải hợp lý, đảm bảo thông thoáng tự nhiên.
· Tận dụng ánh sáng tự nhiên.
· Phía sau nhà bố trí vườn, ao chuồng, kho bãi, … hợp lý.
· Nhà dạng phố được khuyến khích bố trí tại khu thương mại dịch vụ, nội ô cần được bố trí đủ các chức năng chính và phụ, bảo đảm sử dụng hiệu quả, hợp lý. Bề ngang nhà dạng phố và các nhà ở khác phải không nhỏ hơn 5 m và diện tích xây dựng phải không nhỏ hơn 40 m2.
* Quy mô các lô đất : Cần được đáp ứng quy mô quản lý đất đai tại địa phương.
         1. Nhà phố liên kế :
· Diện tích lô đất	: 100 – 200 m2.
· Mật độ xây dựng	: 80 – 90%.
· Tầng cao xây dựng	: 2 – 3 tầng (không khống chế tối đa).
         Loại nhà này được bố trí dọc các trục đường trong và gần khu thương mại dịch vụ, thường tập trung tại trung tâm xã, bề rộng mỗi lô đất có bề ngang 5 – 10 m (để có thể chia lô đất có bề ngang 10 m, làm 2 lô có bề ngang tối thiểu là 5 m). Phần không gian ở trước căn nhà có thể kết hợp kinh doanh, buôn bán, phần còn lại là công trình phụ và phía sau cùng sân vườn, ao, …
         2. Nhà dạng song lập :
· Diện tích lô đất	: 300 – 400 m2.
· Mật độ xây dựng	: 30 – 40%.
· Tầng cao xây dựng	: 1 – 2 tầng (không khống chế tối đa).
         Loại nhà này nằm phía trong hoặc dọc đường giao thông xa trung tâm thương mại dịch vụ và trung tâm xã, đa phần tại các điểm dân cư tập trung. Chiều rộng lô đất 10 – 15 m, phía trước và phía sau đều có sân vườn hỗ trợ sản xuất phụ.
         3. Nhà vườn :
· Diện tích lô đất	: 500 – 1.500 m2.
· Mật độ xây dựng	: 35 – 40% (tính cho phần đất ở).
· Tầng cao xây dựng	: 1 – 2 tầng (không khống chế tối đa).
         Đây là loại nhà trong khu đất hiện hữu chỉnh trang, đã có lịch sử tồn tại từ lâu, vừa ở vừa kết hợp sản xuất, nông trại, vườn ao chuồng, … nằm xa trung tâm xã, ngoại vi các điểm dân cư tập trung hoặc đã đang có quyền sở hữu đất rộng. Dạng nhà này là thiểu số.

[image: 1]
[image: 3]	- Nhìn chung xã An Trường tính theo hướng Bắc Nam (theo chiều dọc) được chia làm 2 phần bởi sông An Trường. Đây cũng là ranh giới của nhóm 6 ấp hướng Tây và Đông. 6 ấp hướng Tây (hoặc Tây Nam) gồm : ấp 3A, 4A, 5A, 6A, 7A và 8A. 6 ấp hướng Đông (hoặc Đông Bắc) gồm : ấp 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
	- Đường giao thông cho 6 ấp hướng Tây là trục Hương Lộ 2 (đường nhựa), tất cả các cơ quan hành chánh xã và ấp hiện nay được xây dựng dọc trục này.
	- Đường giao thông cho 6 ấp hướng Đông là trục đường đan song song với trục Hương Lộ 2 đối diện qua sông An Trường, tất cả các cơ quan hành chánh ấp hiện nay nằm dọc trục này.
- Từ cơ sở các điểm dân cư trên địa bàn xã đã ổn định và phát triển lan tỏa các điểm dân cư tập trung nằm dọc các đường giao thông chính, các kênh rạch, ... có quy mô đất bình quân đầu người từ 300 – 400 m2, các điểm có dân cư rải rác không tập trung, quy mô diện tích đất bình quân đầu người 300 – 500 m2 và quy mô gồm cả đất vườn nhà khoảng 1.200 – 1.500 m2/hộ.
Từ nhận định này, công việc nghiên cứu điểm dân cư trên toàn xã đề xuất  phương án. 
· Điểm dân cư số 1 (thuộc ấp 3) : Nằm phía Bắc xã. Dân số tập trung ước tính 1.5178 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 2 (thuộc ấp 3A) : Nằm phía Bắc xã. Dân số tập trung ước tính 1.462 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 3 (thuộc ấp 4) : Dân số tập trung ước tính 1.360 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 4 (thuộc ấp 4A) : Dân số tập trung ước tính 1.561 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 5 (thuộc ấp 5) : Dân số tập trung ước tính 1.293 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 6 (thuộc ấp 5A) : Dân số tập trung ước tính 1.846 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 7 (thuộc ấp 6) : Dân số tập trung ước tính 1.265 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 8 (thuộc ấp 6A) : Dân số tập trung ước tính 1.305 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 9 (thuộc ấp 7) : Tại khu vực Ủy ban nhân dân xã hiện nay, dân số tập trung ước tính 1.094 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 10 (thuộc ấp 7A) : Tại khu vực Ủy ban nhân dân xã hiện nay, dân số tập trung ước tính 2.052 ngườisống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 11 (thuộc ấp 8) : Dân số tập trung ước tính 1.546 người, sống phân tán theo ruộng vườn.
· Điểm dân cư số 12 (thuộc ấp 8A) : Dân số tập trung ước tính 2.351người, sống phân tán theo ruộng vườn.
BẢNG PHÂN BỐ CÁC ĐIỂM DÂN CƯ TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

	TT
	ĐIỂM DÂN CƯ
	DÂN SỐ HIỆN TRẠNG (NGƯỜI)

	1.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1 (ẤP 3)
	1.517

	2.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2 (ẤP 3A)
	1.462

	3.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3 (ẤP 4)
	1.360

	4.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4 (ẤP 4A)
	1.561

	5.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5 (ẤP 5)
	1.293

	6.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6 (ẤP 5A)
	1.846

	7.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 7 (ẤP 6)
	1.265

	8.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 8 (ẤP 6A)
	1.574

	9.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 9 (ẤP 7)
	1.094

	10.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10 (ẤP 7A)
	2.052

	11.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 11 (ẤP 8)
	1.084

	12.
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 12 (ẤP 8A)
	1.546

	13.
	DÂN CƯ DỌC TUYẾN VÀ RẢI RÁC, PHÂN TÁN TRONG RUỘNG VƯỜN
	2.351

	TỔNG CỘNG
	19.800



[bookmark: _Toc531613954][bookmark: _Toc531617507][bookmark: _Toc2167313]4.2 Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:
[bookmark: _Toc531617508][bookmark: _Toc2167314]4.2.1 Công trình công cộng xã:
Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, chợ, trạm y tế, trường học... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng. 
[bookmark: _Toc531617509][bookmark: _Toc2167315]4.2.2 Công trình giáo dục:
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km
- Quy mô trường:  3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs;
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km
- Quy mô trường: ≤ 30 lớp
- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs
- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km
- Quy mô trường: ≤  45 lớp
- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh



a) Trường Mẫu giáo:
	-19.800 dân x 5,0% = 990 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 1,19 ha.
b) Trường Tiểu học:
	- 9.200 dân x 6,5% = 1.287 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 1,28 ha.
- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã các sẽ nâng cấp cải tạo chỉnh trang 03 trường Tiểu học ; tại ấp 5A và ấp 7A.
c) Trường THCS -THPT:
	- 19.800 dân x 5,5% = 1.089 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 1,08 ha.
- Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã các sẽ nâng cấp cải tạo chỉnh trang 02 trường THCS ; tại ấp 4A và ấp 8A.
[bookmark: _Toc2167316][bookmark: _Toc531617510]4.2.3 Công trình y tế:
· Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp 7A có diện tích 0,08ha , quy mô có sự thay đổi phát triển đến năm 2030 với diện tích 0,22 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 2.000 m2).

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2025

	
	Chỉ tiêu
(m2/người)
	Diện tích
(ha)

	Đất y tế
	≥ 0,5
	0,22 ha (bao gồm 0,08 ha đất y tế hiện hữu chỉnh trang và ≥ 0,14 ha đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới )



[bookmark: _Toc531617511][bookmark: _Toc2167317]4.2.4 Công trình văn hóa
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu
(m2/1 công trình)
	Diện tích
(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,1 ha

	Nhà văn hóa
	≥ 2000
	0,2 ha

	Trụ sở ấp
	≥ 500
	0,4 ha


· Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một văn phòng ấp kết hợp với nhà văn hóa ấp với tổng quy mô diện tích  0,50 ha, ( vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
[bookmark: _Toc531617512][bookmark: _Toc2167318]4.2.5 Chợ xã:
· Chợ hiện hữu tại vị trí ấp 7A  Cải tạo nâng cấp, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,35 ha.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu
(m2/ 01 công trình)
	Diện tích
(ha)

	Chợ xã
	≥ 3.000
	0,3 ha



[bookmark: _Toc531613955][bookmark: _Toc531617513][bookmark: _Toc2167319]4.3 Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất:
· Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp được tổ chức theo  dạng tập trung 
· Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng cây ăn trái và trồng lúa. Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.
Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.
Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.
Phát triển trồng cây ăn trái, các cây trồng khác phù hợp ở đất đai phát triển chăn nuôi hộ gia đình có điều kiện.
Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò, trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.
Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với đại hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.
Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:
Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã:
· Trồng các loại cây ăn trái.
· Chăn nuôi
4.4 Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã:
	Cụm Công nghiệp :  theo định hướng quy hoạch vùng của huyện Càng Long sẽ vẫn giữ lại cụm công nghiệp cũ tại vị trí ấp 3 với diện tích khoảng 19ha.Đây là khu vực tiềm năng kêu gọi vốn đầu tư từ các doanh nghiệp.


[bookmark: _Toc2167320]CHƯƠNG V: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[bookmark: _Toc534115579][bookmark: _Toc2167321]5.1 Định hướng sử dụng đất dài hạn:
[bookmark: _Toc534115580][bookmark: _Toc2167322]5.1.1Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn:
- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” 
- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.
- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội
- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục
- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.
- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.
- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.
- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2017.
- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%..
- Xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí cao hơn vào các năm tiếp theo.
[bookmark: _Toc534115581][bookmark: _Toc2167323]5.1.2Quan điểm khai thác sử dụng đất:
5.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải  bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của huyện Càng Long. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2030:
		- Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.
		-Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.
- Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ
-Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.
5.1.2.2. Quan điểm về môi trường
- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.
- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.
5.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất
Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc534115582][bookmark: _Toc2167324]5.1.3Định hướng sử dụng đất dài hạn:
5.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp
Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
5.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp
- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các khu dân cư.
- Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.
a. Định hướng sử dụng đất ở
- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.
- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.
- Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 
- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Quốc Lộ 53, HL 39 và các tuyến kênh đào,  khu dân cư trung tâm xã.
b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng
Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh  thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng
Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 1,51 ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.
d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 7,37 ha hiện nay không còn do theo định hướng quy hoạch vùng huyện Càng Long và quy hoạch Nghĩa trang đã được phê duyệt được di dời chôn cất tập trung tại Xã Tân An.
e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng trên địa bàn không có. Chỉ có hệ thống kênh thủy lợi, do đó cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước,
Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.
f.Cây xanh cảnh quan, di tích văn hóa, lịch sử, không gian mở :
· Tận dụng dãy cây xanh cách ly nằm ven sông An Trường, khai thác mặt nước của sông rạch trên địa bàn xã. Đây là không gian xanh tạo vẻ mỹ quan cho xã, cải thiện vi khí hậu cho các khu dân cư.
· Khu công viên cây xanh tập trung tại trung tâm xã, là công viên nghỉ ngơi, kết hợp với vui chơi giải trí, thể thao để phục vụ cho dân cư tại trung tâm xã. Trong công viên có bố trí hồ nước cảnh quan, đường dạo, sân tập, vườn hoa chuyên đề, khu vui chơi giải trí. Mật độ xây dựng ≤ 5%.
· Quy hoạch trồng cây xanh ở trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung cần tận dụng đất đai, điều kiện khí hậu để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, cải thiện môi trường sinh thái, chống xói mòn, bạc màu đất.
· Cây xanh trong công viên, công trình văn hóa, tôn giáo : phải được nghiên cứu kỹ về chiều cao, màu sắc, mùa rụng lá, phải thích hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nên trồng cây thân thẳng, cao, tán lá rộng, gỗ dai, dáng và hoa đẹp, màu sắc thay đổi theo mùa, đảm bảo chức năng chống bụi, tiếng ồn và an toàn đối với người dân. Không trồng cây ăn quả, có mùi thơm thu hút côn trùng, … gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Các loại cây tham khảo như cây dầu, hoàng yến, phượng vĩ, muồng bông vàng, bằng lăng tím, cau trắng, cau đỏ, sứ trắng,…
· Cây xanh dọc theo đường giao thông : là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan, ra hoa. Tùy theo lộ giới từng tuyến đường mà trồng những lạoi cây có kích thước và hình dáng phù hợp, không che khuất tầm nhìn.



BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUA TỪNG GIAI ĐOẠN


[bookmark: _Toc531613956][bookmark: _Toc531617514][bookmark: _Toc2167325]5.2 Quy hoạch hệ thống giao thông:
[bookmark: _Toc531617515][bookmark: _Toc2167326]5.2.1 Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:
· Tuân thủ theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông huyện Càng Long. Thể hiện mặt bằng mạng lưới giao thông đến từng khu chức năng. Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông như bãi đỗ xe, nút giao thông…. 
· Mạng lưới đường giao thông phải được phân cấp rõ ràng, tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, hợp lý, đảm bảo kết nối tốt với các vùng vực lân cận.
· Bố trí đủ quy mô và vị trí hợp lý các công trình giao thông tĩnh đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về giao thông tĩnh của khu quy hoạch.
· Các tuyến đường cong được thiết kế với bán kính cong và tầm nhìn thích hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc531617516][bookmark: _Toc2167327]5.2.2 Quy hoạch mạng lưới giao thông:
· [bookmark: _Toc531613957][bookmark: _Toc531617517]Giao thông đối ngoại : Có tuyến Quốc Lộ 53 ñi qua xã, lộ giới quản lý là 62.5 m (tim đường qua 2 bên là 31,25 m). Hương Lộ 2 lộ giới quản lý là 29 m (tim đường qua 2 bên là 14,5 m). Hương Lộ 39 lộ giới quản lý là 27,5 m (tim đường qua 2 bên là 13,75 m) ( theo quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)
· Giao thông đối ngoại của xã đa phần thuận lợi cho các ấp phía Tây sông An Trường (ấp 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A) các ấp này sử dụng trực tiếp Hương Lộ 2 để ra Quốc Lộ 53. Các ấp còn lại chỉ sử đường đan phía Đông sông An Trường để đi các nơi rất hạn chế và khó khăn. Để giải quyết khuyết điểm trên, tuyến đường đan dọc sông An Trường thuộc các ấp còn lại phía Đông cần được nâng cấp để thành trục giao thông đối ngoại có lộ giới ngang Hương Lộ 2 là 29m. 
· Ngoài ra theo chiều dài của xã dự kiến xây dựng cầu để liên kết các ấp 3; 4; 5; 6; 7; 8 với Hương Lộ 2 qua sông An Trường. Dự kiến xây dựng một cầu tại ấp 4 (kênh 3 xã) và 1 cây cầu tại ấp 7 và 7A (khu vực Ủy ban nhân dân xã hiện nay). Vị trí 2 cầu dự kiến xây dựng với cầu Mỹ Huê (trên Quốc Lộ 53) hiện nay sẽ phân khá đều khoảng cách cho toàn xã An Trường.
· Giao thông trong xã : 
· Đường từ xã tới ấp (đường cấp A, B) : lòng đường từ 3,5 m; lề hai bên 1,5 m. Dự kiến mặt cắt ngang đường là 6,5m.
· Đường từ ấp tới thôn xóm (đường cấp B) : lòng đường 3 m; lề hai bên 0,5 m. Dự kiến mặt cắt ngang đường là 6,5m.
· Đường từ xóm tới đồng ruộng (đường cấp C) : lòng đường 2 m; lề mỗi bên 0,5 m. Bề rộng nền đường 3 m.





	TT
	Danh mục
	Mặt cắt
	Lộ giới
( m )
	Quy cách

	
	
	
	
	Lề (m)
	Lòng  (m)
	Lề (m)

	1
	Quốc Lộ 53
	1 – 1 
	62,5
	23,75 (dự trữ)
	15
	23,75 (dự trữ)

	2
	Hương Lộ 2
	2 – 2 
	29
	7 (dự trữ) + 4
	7
	7 (dự trữ) + 4

	3
	Hương Lộ 39
	2a-2a
	27,5
	7 (dự trữ) + 4
	5,5
	7 (dự trữ) + 4

	4
	Đường cấp A B (từ xã → ấp)
	3 – 3 
	6,5
	1,5
	3,5
	1,5

	5
	Đường cấp B (từ ấp → xóm thôn)
	4 – 4 
	4
	0,5
	3,0
	0,5 

	6
	Đường cấp C (từ xóm → đồng ruộng)
	5 – 5 
	Không xác định
	0,5
	2
	0,5



MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH CÁC TUYẾN GIAO THÔNG TRONG XÃ
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[bookmark: _Toc2167328]
5.3 Quy hoạch cao độ nền:
· [bookmark: _Toc531613958][bookmark: _Toc531617518]Khu đất quy hoạch có nền đất thấp, chịu ảnh hưởng mực nước triều trên kênh rạch; hiện nay phần lớn diện tích được bảo vệ không bị ngập do triều cao nhờ vào hệ thống đê bao – cống điều tiết với khả năng tự điều tiết là mương liếp, ruộng lúa và hệ thống kênh rạch chằng chịt. Do đó, giải pháp được chọn là tận dụng hệ thống đê bao ven sông và kênh rạch hiện hữu để tổ chức nền đất quy hoạch và tiêu thoát nước mưa.
Chọn cao độ xây dựng xd  : dựng (xd) ≥ +2,25m theo định hướng quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh.
· Khu vực cao trên cao độ xây dựng chọn: giữ nguyên nền đất hiện hữu.
· Khu vực thấp dưới cao độ xây dựng chọn: 
+ Khu hiện hữu chỉnh trang: Khuyến cáo nâng dần nền công trình khi có điều kiện.
+ Khu xây dựng mới: tôn nền triệt để.
· Độ dốc nền thiết kế :
· Khu công trình công cộng, khu ở 	:   0,4%.
· Khu công viên cây xanh		:  0,3%.
· Hướng đổ dốc : từ giữa các tiểu khu ra chung quanh và về phía kênh rạch.
· Khu dân cư hiện hữu chỉnh trang không san lấp.
[bookmark: _Toc2167329]5.4 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:
· Các kênh rạch hiện hữu được giữ lại để để tổ chức thoát nước. Sử dụng chủ yếu hình thức mương xây đậy nắp đan để tổ chức thoát nước cho khu quy hoạch.
· Hệ thống mương đậy nắp đan được bố trí dọc hai bên đường Hương Lộ 2.
· Hướng thoát : về phía các kênh rạch hiện hữu giữ lại cho thoát nước theo hướng ngắn nhất và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sau đó ra sông An Trường.
· Tính toán lưu lượng nước mưa thoát theo phương pháp cường độ mưa giới hạn với hệ số dòng chảy được tính theo phương pháp trung bình.
· Chu kỳ tràn cống chọn :
· T = 3 năm đối với mương cống cấp 2.
· T = 2 năm đối với mương cống cấp 3; cấp 4.
· Mực nước cao thiết kế chọn : 1,0 m.
· Khối lượng hệ thống thoát nước mưa xây mới :
· Mương B500 	: 3.100 m.
· Mương B600		: 450 m.
· Mương B800 	: 7.800 m.
· Mương B1000 	: 11.600 m.
· Mương B1400	:      750 m.
[bookmark: _Toc531613959][bookmark: _Toc531617519][bookmark: _Toc2167330]5.5 Quy hoạch cấp nước:
a- Cơ sở quy hoạch :
* Hiện trạng hệ thống cấp nước xã.
* Định hướng phát triển bố trí dân cư điểm dân cư.
* Tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành TCVN 33 – 2008.
* Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD
* Quy chuẩn xây dựng QCVN 14 : 2009/BXD
* Tiêu chuẩn quy phạm PCCC TCXD2622-1995.
b- Nhu cầu dùng nước :
* Nhu cầu dùng nước giai đoạn 2025 là 		: Q = 1.472 m3/ngày
* Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 			:≥ 80 lít/người/ngày
* Tiêu chuẩn cấp nước các cơ sở sản xuất 	: 20 m3/ha/ngày. Với 80% diện tích
* Tổng nhu cầu dùng nước giai đoạn 2030 là 	: Q = 1.584 m3/ngày
* Tiêu chuẩn cấp nước : ≥ 80 lít/người/ngày, tỷ lệ cấp nước đạt trên 95%
* Tiêu chuẩn cấp nước các cơ sở sản xuất 	: 20 m3/ha/ngày, với 80 % diện tích
* Dân số giai đoạn 2025 : 18.400 người
* Dân số giai đoạn 2030 :19.800 người
Hệ số K* :là các nhu cầu cho công cộng, dịch vụ và rò rỉ ( 20 – 40 % )
* Lượng nước dự trữ chữa cháy : (15 lít/giây x 3600 x 3) x 2 đám cháy đồng thời  324 m3.
c- Nguồn cấp nước :
* Nguồn nước ngầm chưa được khảo sát về chất lượng và trữ lượng.Tuy nhiên theo thực tế trạm cấp nước hiện hữu và các giếng khoang tự túc hộ gia đình trong xã, thì trữ lượng nước ngầm dồi dào và chất lượng tương đối tốt khi được khai thác ở độ sâu 80 - 100m.
d- Phương án cấp nước :
* Nước phục vụ cơ sở sản xuất Q = 256 m3/ngày (giai đoạn 2025 – 2030).
* Nước được cung cấp từ 2 trạm hiện hữu, được nâng cấp và mở rộng.
* Nhu cầu dùng nước sinh hoạt dân cư :
               Q = 1.472 – 256 = 1.216 m3/ngày (giai đoạn 2025).
               Q = 1.584 – 256 = 1.328 m3/ngày (giai đoạn 2030).
* Giai đoạn đầu đến năm 2025 : xây dựng mới 1 trạm đầu mối cục bộ cấp nước ngầm cho sinh hoạt dân cư công suất 1.230 m3/ngày – F = 0,2 ha đồng thời sử dụng tiếp khoảng 100 m3/ngày.Các hộ dân rải rác còn lại dùng các giếng khoan  bơm tay công suất nhỏ tự túc hộ gia đình hiện hữu, nâng tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 85 %.
* Giai đoạn dài hạn đến năm 2030: cải tạo nâng công suất trạm cấp nước ngầm đầu mối từ 1.230 m3/ngày lên 1.350 m3/ngày 
* Mạng lưới đường ống cấp nước : xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước bằng nhựa uPVC theo các tuyến đường giao thông chính trong  xã phù hợp với sự phát triễn dân cư sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt ≥ 95 %.
* Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) : dự trù lắp đặt các trụ cứu hỏa Ø100 áp lực thấp (không thể hiện trên bản vẽ) cách khoảng 150m trên mạng lưới đường ống cấp nước cho xe cứu hỏa lấy nước dùng bơm tăng áp đạt lưu lượng 15 lít/giây với áp lực tự do ≥ 40 m để chữa cháy. 
* Xây dựng 1 bể dự trữ nước chữa cháy dung tích W = 330 m3 bên cạnh trạm cấp nước ngầm đầu mối.
[bookmark: _Toc532991011][bookmark: _Toc534115594][bookmark: _Toc2167331]5.6 Quy hoạch định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:
a- Cơ sở quy hoạch :
* Dân số quy hoạch giai đoạn 2025 : 18.400 người.
* Dân số quy hoạch giai đoạn 2030 : 19.800 người.
* Hiện trạng hệ thống thoát nước.
* Định hướng phát triển bố trí dân cư điểm dân cư.
* Tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành TCVN 51 – 2008.
* Theo quy chuẩn QCVN 24 : 2009/BTNMT.
* Khu vực xã chưa có hệ thống thoát nước thải , nước mưa và nước thải sinh hoạt tự thấm xuống đất hoặc thoát xuống kênh rạch .Tỷ lệ dân có bể tự hoại và giếng thấm khoảng 30 % còn hạn chế.
* Tổng lưu lượng nước thải giai đoạn 2025 là	: Q = 1.117 m3 /ngày
* Lưu lượng thoát nước thải 2030 là		: Q = 1.267 m3/ngày
* Tỷ lệ thoát nước thải				: 80% lưu lượng nước cấp
* Tiêu chẩn thoát nước thải sinh hoạt dân cư    : ≥ 64 lít/người/ngày
* Tiêu chuẩn thoát nước thải cơ sở sản xuất      : 20 m3 ha/ngày, với 80% diện tích.
c- Phương án thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:
       * Thoát nước thải :
		Với các cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nướcthải sản xuất. Nước thải sản xuất được xử lý bằng trạm xử lý cục bộ với Q thoát = 256 m3/ngày đạt tiêu chuẩn loại A với độ BOD ≤ 30 mg/l theo QCVN 24 : 2009/BTNMT trước khi xả ra môi trường tự nhiên kênh rạch. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước do chủ đầu tư thực hiện độc lập.
* Với các điểm dân cư : xây dựng hệ thống mương xây đậy đan thoát nước chung cho nước mưa và nước thải sinh hoạt (xem mạng lưới thoát nước mưa của chuẩn bị kỹ thuật). Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ từ bên trong các công trình và nhà ở bằng bể tự hoại 3 ngăn đúng quy cách trước khi thoát vào hệ thống thoát nươc chung.
* Nhu cầu thoát nước thải sinh hoạt dân cư : 
Qthoaùt = 1.117 m3 – 256 m3 =    861m3/ngaøy (giai đoạn 2025)
Qthoaùt = 1.267 m3 – 256 m3 = 1.011 m3/ngaøy (giai đoạn 2030)
* Chất thải rắn :
* Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt = 0,5 – 0,6 kg/người/ngày
* Tổng lượng rác thải khoảng 6,0 – 7,5 tấn/ngày (2025); 7 – 8 tấn/ngày (2030).
* Tổng lượng chất thải trong chăn nuôi được xử lý bằng công nghệ chôn lắp 15% và bằng công nghệ để thu khí đốt Biogaz 85%.
Quản lý chất thải
· Trồng cây xanh công trình, cây xanh cách ly.
· Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn như: sản xuất phân compost, ủ kị khí rác để thu hồi năng lượng; 
· Hạn chế sử dụng công nghệ chôn lấp chất thải rắn.
· Chất thải rắn thải y tế và chất thải rắn nguy hại thực hiện theo quy chế quản lý chất thải rắn y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế và đảm bảo theo đúng Thông tư 12/2006/TT - BTNMT và Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT).
· Bố trí mương thu nước rỉ rác quanh khu xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.
· Xây dựng tường bao quanh và nền xi măng. Tổ chức phân loại chất thải rắn thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom và vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn tạm thời tại mỗi điểm dân cư sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Lương Hòa,huyện Châu Thành.
d- Nghóa trang :
* Vận động nhân dân bỏ thói quen chôn cất tại đất vườn nhà, từng bước giải tỏa các khu nghĩa địa hiện hữu nằm trong các khu dân cư đưa về tập trung một tại xã Tân An ( theo định hướng quy hoạch vùng của huyện Càng Long)
[bookmark: _Toc532991014][bookmark: _Toc534115597][bookmark: _Toc2167332]5.7 Quy hoạch định hướng hệ thống cấp điện:
* Khu ở : Theo suất phụ tải:
+ Giai đoạn đầu 2025 :  200 Kwh/người/năm), TMAX=2000h
+ Giai đoạn đầu 2030 :  500 Kwh/người/năm), TMAX=3000h
· Khu kỹ thuật			: Tính theo phụ tải 100 KW/ha. 
· Cụm các cơ sở sản xuất	: Tính theo suất phụ tải từ 120 – 140 KW/ha. 
* Công trình công cộng	: Tính theo % phụ tải điện sinh hoạt. Từ 15÷20% phụ tải điện sinh hoạt. 
* Đèn đường			: Được tính theo suất phụ tải KW/km. Từ 5 - 10 KW/km tùy bề rộng và tính chất đường.
Phụ tải điện :
* Phụ tải khu dân cư:
	STT
	HẠNG MỤC
	ÑVT
	 Giai đoạn 2025
	 Giai đoạn 2030

	1
	Dân số
	Người
	18.400
	19.800

	2
	Tiêu chuẩn cấp điện
	KWh/n.n
	200
	500

	3
	Phụ tải bình quân
	KW/ngöôøi
	0,100
	0,167

	4
	Thời gian sử dụng Tmax
	giôø/naêm
	2.000
	3.000

	5
	Điện năng tiêu thụ
	KWh/naêm
	3.054.600
	8.169.000

	6
	Công suất điện
	KW
	1.527
	2.723


_   Phụ tải công trình công cộng :

	HẠNG MỤC
	ÑVT
	 Giai đoạn 2025   
	 Giai đoạn 2030   

	Diện tích đất công cộng
	Ha
	10,69
	11,43

	Tiêu chuẩn cấp điện
	%
	15
	20

	Công suất tính toán
	KW
	229
	545

	Thời gian sử dụng Tmax
	giôø/naêm
	3.500
	3.500

	Điện năng tiêu thụ
	KWh/naêm
	801.833
	1.906.100


Nguồn cấp điện :
* Giai đoạn trước mắt được cấp nguồn từ trạm 110/22 KV Đa Lộc đến công suất hiện hữu 2 x 25 MVA, dài hạn trạm này được nâng cấp lên cho phù hợp với nhu cầu phụ tải mới, thuộc mạng cấp điện chung của tỉnh Trà Vinh.

- Mạng điện phân phối :
a) Trạm biến áp 15(22)/0,4 KV:
* Cải tạo, di dời các trạm biến áp có suất lớn 3 pha phù hợp với quy hoạch, các trạm sau khi di dời được đặt tại trung tâm phụ tải thuận tiện cho các lộ ra vào. Các trạm được đặt trên giàn phải đảm bảo hành lang an toàn và mỹ quan. 
* Xây dựng mới các trạm 3 pha 22/0,4 KV, đặt trong nhà, trên giàn có công suất lớn. Các trạm có bán kính phục vụ từ 300  400 m được đặt ở những vị trí gần trung tâm phụ tải, gần giao lộ, thuận tiện cho các lộ ra. Các trạm được đặt trên giàn phải đảm bảo hành lang an toàn và mỹ quan. Tổng công suất trạm biến áp đến năm 2020 là: 7.880 KVA dự kiến xây dựng 27 trạm, mỗi trạm 28 máy biến áp.
b) Đường dây 15 KV :
* Cải tạo nâng cấp, nâng tiết diện, di dời các tuyến đường dây chạy dọc theo các trục chính trong xã cho phù hợp với quy hoạch mở rộng đường. Dài hạn nâng cấp tuyến đường dây này lên 22KV cho phù hợp với mạng điện chung toàn tỉnh. Dài khoảng 19 km.
c) Đường dây 22 KV:
* Xây dựng mới các tuyến dây 22KV, đi trên cột bê tông ly tâm cao 12 m,14m , cỡ dây AC – 95  150 cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới. Dài khoảng 24,5 km.
[bookmark: _Toc532991019][bookmark: _Toc534115602][bookmark: _Toc2167333]5.9Đánh giá tác động môi trường :
[bookmark: _Toc2167334]1- Hiện trạng môi trường :
a/ Môi trường nước :
* Nước mặt : hiện nay hệ thống nước mặt của các sông rạch chưa có dấu hiệu ô nhiễm do sinh hoạt của cộng đồng và sản xuất
* Nước ngầm : nguồn nước ngầm chưa được khảo sát về chất lượng và trữ lượng.Tuy nhiên theo thực tế trạm cấp nước hiện hữu và các giếng khoang tự túc hộ gia đình trong xã , thì trữ lượng nước ngầm dồi dào và chất lượng tương đối tốt khi được khai thác ở độ sâu 100 – 120m.
* Môi trường không khí : chất lượng môi trường không khí của khu vực hiện tại là rất tốt vì những yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường không khí như giao thông, xây dựng, sản xuất và sinh hoạt .Trong đó nguồn gây tác động chủ yếu đến chất lượng không khí trong khu vực là giao thông và sản xuất công nghiệp thì đối với khu vực xã là chưa bị ảnh hưởng , còn do xây dựng sinh hoạt chỉ là những nguồn ô nhiễm cục bộ và tạm thời.

[bookmark: _Toc2167335]2- Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ :
Phân tích và dự báo các tác động môi trường :
Môi trường kinh tế – xã hội :
* Tác động tích cực :
· Thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề của dân cư trong xã, việc chuyển đổi cơ cấu sang hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch sẽ tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương, góp phần tăng tổng sản phẩm GDP hàng năm.
· Phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực xã như hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, cũng như các công trình công cộng như các công trình văn hóa thể thao, các cơ sở dịch vụ tụ điểm vui chơi giải trí, phát triển thêm các khu du lịch.
· Giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
* Tác động tiêu cực :
· Tác động đến sự biến đổi đất đai trong các khu dân cư hoặc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất nuôi thủy sản, buôn bán, ... thực hiện quy hoạch.
· Trong quá trình thực hiện có khả năng xảy ra các vấn đề cơ bản sau :
                   * Việc đền bù cho người dân đang sống trên khu đất cần giải tỏa không thỏa đáng dẫn đến những mâu thuẫn xã hội.
                   * Một số vấn đề ảnh hưởng đến môi trường sẽ liên quan đến việc mất tài nguyên thiên nhiên (giảm đa dạng sinh học, gia tăng ô nhiễm môi trường do các loại chất thải không được xử lý, …), diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, các dự án thực hiện làm tăng diện tích đất cho sản xuất nuôi trồng thủy sản và công nghiệp, giảm diện tích cây xanh tự nhiên.
                   * Môi trường nước, nhu cầu về nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất tăng đi cùng với việc một lượng lớn nước thải tăng cần được xử lý. Đây là một sức ép lớn đối với môi trường nước của khu vực.
                   * Môi trường không khí ô nhiễm không khí do hoạt động tiêu thụ nhiên liệu trong sinh hoạt, giao thông. Ô nhiễm cục bộ tại những điểm có hoạt động lớn, các chất chủ yếu là bụi, CO, SO2, NO2, …

[bookmark: _Toc2167336]3- Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường:
a/ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tiêu cực :
* Các giải pháp chung bảo vệ môi trường :
· Xây dựng các kế hoạch quản lý môi trường gắn với các lưu vực sông rạch, việc thực hiện quản lý môi trường giữa các khu dân cư, các cơ sở sản xuất cần được thực hiện thống nhất và tổng hợp.
· Nước thải sinh hoạt dân cư cần được xử lý bằng bể tự hoại đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra hệ thống thoát nước bên ngoài, nghiêm cấm việc nước thải sinh hoạt để chảy tràn và tự thấm.
· Xây dựng trạm xử lý nước thải cho các cơ sở sản xuất, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 24 : 2009/BTNMT.
· Chất thải nguy hại trong cơ sở sản xuất được thu gom xử lý tại khu xử lý chất thải nguy của Tỉnh, huyện để xử lý đúng quy cách.
· Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, áp dụng các giải pháp ngăn chặn bớt sự lan truyền của tiếng ồn như : trồng cây xanh 2 bên đường giao thông, xây dựng lắp đặt thiết bị tiêu thanh trong các cơ sở sản xuất.
· Cải tạo hệ thống giao thông đạt được các tiêu chuẩn, áp dụng các giải pháp thu gom xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh, thực hiện phân loại tại nguồn.
· Tiết kiệm nguyên liệu sử dụng, giải pháp tuần hoàn tiết kiệm nước, đổi mới công nghệ trang thiết bị sản xuất nhất là hình thức nuôi trồng thủy sản.
b/ Giải pháp về cơ chế chính sách :
* Gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với công tác bảo vệ môi trường:
· Giải pháp tổng hợp quan trọng nhất và có hiệu quả nhất trong công tác bảo vệ môi trường là lồng ghép bảo vệ môi trường với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội hoặc đánh giá tác động môi trường đảm bảo sự phát triển bền vững.
· Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý tổng hợp môi trường Tỉnh với địa phương, phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ môi trường, quy hoạch, định hướng, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường từ các xã đến huyện đãm bảo sự đồng nhất và đồng bộ.
· Bảo vệ nghiêm ngặt hệ khung thiên nhiên của khu vực (hệ thống rừng phòng hộ, nguồn nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản), gắn với phát triển dân cư công nghiệp, thương mại dịch vụ, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường sinh thái.
· Khai thác phát triển khu vực ven biển và hệ thống sông cần đặc biệt quan tâm bảo vệ phát triển môi trường sinh thái vùng sông nước, thực hiện quy hoạch cần giảm thiểu thiệt hại đến cảnh quan thiên nhiên thảm thực vật, nguồn nườc mặt, bản sắc của khu vực.
· Kiểm soát ô nhiễm từ các tàu thuyền đi lại trên vùng sông rạch của khu vực.


















[bookmark: _Toc532991022][bookmark: _Toc534115605][bookmark: _Toc2167337]CHƯƠNG VI :CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
[bookmark: _Toc532991023][bookmark: _Toc534115606][bookmark: _Toc2167338]6.1. Xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư:
Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tập trung vào các hạng mục để hoàn thành tiêu chí xã Nông thôn mới và hướng đến huyện Càng Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí xây dựng tập trung trong các lĩnh vực: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
· Về quy hoạch: thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường, quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã An Trường.
· Về giao thông: 
· Xây dựng các tuyến giao thông bảo đảm kết nối đến các xã lân cận: nâng cấp mở rộng các tuyến Hương lộ 39, 2, đầu tư  xây dựng các tuyến đường định hướng theo quy hoạch chung xã An Trường và quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;
· Xây dựng đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch.
· Về thủy lợi: xây dựng hệ thống thủy lợi xã An Trường đồng bộ với hệ thống thủy lợi liên xã.
· Về điện: Xây dựng hệ thống điện xã An Trường đồng bộ với hệ thống điện liên xã theo quy hoạch, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.
· Về y tế - văn hóa – giáo dục:
· Xây dựng các công trình phục vụ hoạt động văn hóa – thể thao của xã.
· Xây dựng các điểm trường học phục vụ hoạt động giáo dục toàn xã.
· Về sản xuất: hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của thị xã.
· Về môi trường: 
· Đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ.
· Về an ninh, trật tự xã hội: đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự xã hội.
· Về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:
· Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện/thị xã.
· Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.
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6.2 Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:
Trong các tiêu chí trên, liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn, gồm các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất và môi trường.
	Các công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm  2016-2020
- Đường nhựa kênh Khương Hòa tại ấp 4 (2019) quy mô 3000m tổng mức đầu tư khoảng 5.000.000.000
- Cầu  tại ấp 4 - 4A (2020) quy mô 75m2 tổng mức đầu tư khoảng 10.000.000.000.
- Kênh Mười Y ấp 6 (2020) quy mô 2.700m tổng mức đầu tư khoảng 4.000.000.000.
- Đường đan Kênh Truyền Mẫu tại ấp 3A-7A (2020) quy mô 6000m tổng mức đầu tư khoảng 4.000.000.000.
- Kênh ấp 5A (2020) quy mô 3.000m tổng mức đầu tư khoảng 4.000.000.000.
-Nâng cấp Đường nhựa đường giữa từ ấp 4A-8A (2020) quy mô 6500m tổng mức đầu tư khoảng 4.000.000.000.
Các hạng mục đầu tư khác như sau:
Về giao thông:
· Nâng cấp và mở  rộng các tuyến Hương lộ.
· Đầu tư xây dựng thêm các tuyến giáp với xã An trường A, xã Huyền hội, Bình Phú
· Về văn hóa – giáo dục: 
· Giáo dục: Cải tạo chỉnh trang, nâng cấp mở rộng trường trong xã.
· Về quy hoạch:
· Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An trường;
· Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã An trường.
[bookmark: _Toc532991025][bookmark: _Toc534115608][bookmark: _Toc2167340]6.3 Nhu cầu nguồn vốn và nguồn lực thực hiện:
· Nhu cầu vốn được xác định theo Chương trình phát triển đô thị xã An Trường và cụ thể hóa trong các Dự án, kế hoạch của địa phương.
· Ủy ban nhân dân xã tập trung phát huy nội lực của cộng đồng nhân dânđịa phương để xây dựng mô hình nông thôn mới, theo phương châm nhà nước hỗ trợ một phần để phát huy sự đóng góp của cộng đồng, phát huy tinh thần tự quản nhằm duy trì chất lượng lâu dài và ổn định cho các công trình được đầu tư theo quy hoạch.
· Quy hoạch tạo hành lang pháp lý và định hướng cho việc đầu tư thực hiện các mô hình sản xuất, mô hình dân cư. Tuy nhiên, việc đầu tư phải do chính người dân tự đề xuất và thiết kế trên cơ sở bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định thông qua cộng đồng.







[bookmark: _Toc531613967][bookmark: _Toc531617530][bookmark: _Toc2167341]CHƯƠNG VII :KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc531613968][bookmark: _Toc531617531][bookmark: _Toc2167342]7.1- Kết luận :
Việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường – huyện Càng Long – tỉnh Trà Vinh đảm bảo các quy chuẩn, quy định hiện hành về xây dựng, đảm bảo các định hướng, quy hoạch, kế hoạch ở cấp độ vùng tỉnh và huyện Càng Long
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương xã An Trường nói riêng và của toàn huyện Càng Long nói chung.
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển đô thị của huyện Càng Long, đảm bảo theo đúng các định hướng đã đề ra. Việc lập quy hoạch còn tạo động lực phát triển chung cho toàn khu vực, phục vụ tốt công tác quản lý đô thị, hạn chế sự phát triển tự phát và góp phần phát triển, nối kết đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

[bookmark: _Toc531613969][bookmark: _Toc531617532][bookmark: _Toc2167343]7.2- Kiến nghị :
Kính đề nghị UBND huyện Càng Long cùng các Phòng, Ban có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã An Trường để sớm triển khai và đưa vào thực tiễn./.
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2017 - 2020 2020- 2025  2025-2030 

1 Đất nông nghiệp - 2,498.38 2,269.03 2,221.43

1.1 Đất trồng lúa 

-

1,874.63 1,615.39 1,505.08

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 

-

18.87 18.87 18.87

1.3 Đất trồng cây lâu năm

-

603.54 633.43 696.14

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản 

-

1.34 1.34 1.34

2 Đất xây dựng - 290.05 520.26 567.86

2.1 Đất ở  80-100 68.22 230.00 247.50

2.2        Đất công cộng 7 4.59 4.94 5.34

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan  - 0.48 0.53 0.55

 - Đất xây dựng cơ sở y tế - 0.08 0.11 0.22

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục - 3.39 3.56 3.74

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa - 0.00 0.00 0.00

 - Đất sinh hoạt cộng đồng  - 0.07 0.07 0.12

 - Đất chợ - 0.23 0.30 0.35

 - Đất thương mại dịch vụ - 0.18 0.19 0.20

 - Đất công trình năng lượng - 0.00 0.00 0.00

 - Bưu điện - 0.16 0.17 0.18

2.3        Đất cây xanh, thể dục, thể thao - 0.47 20.85 20.85

 - Đất cây xanh - 0.00 0.00 0.00

 - Sân thể dục thể thao xã - 0.47 0.47 0.47

 - Sân vận động huyện - 0.00 20.38 20.38

2.4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng - 1.51 1.51 1.51

 - Đất tôn giáo - 1.05 1.05 1.05

 - Đất tín ngưỡng - 0.46 0.46 0.46

2.5 Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - 19.00 0.00 0.00

 - Đất sản xuất phi nông nghiệp - 0.00 0.00 0.00

 - Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ - 0.00 0.00 0.00

 - Đất cụm công nghiệp - 19.00 19.00 19.00

2.6 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng - 0.00 0.00 0.00

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác - 0.00 0.00 0.00

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật - 196.26 218.59 248.29

 - Đất giao thông 15 70.57 100.27 129.97

 - Đất thủy lợi - 118.32 118.32 118.32

 - Đất xử lý chất thải rắn - 0.00 0.00 0.00

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa - 7.37 0.00 0.00

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất - 0.00 0.00 0.00

2.10 Đất quốc phòng, an ninh - 0.00 44.37 44.37

 - Đất an ninh - 0.00 44.37 44.37

3 Đất khác

-

43.55 43.55 43.55

3.1 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối - 43.55 43.55 43.55

3.2 Đất chưa sử dụng - 0.00 0.00 0.00

3.3 Đất phi nông nghiệp khác - 0.00 0.00 0.00

2,832.84 2,832.84 2,832.84 TỔNG

CHỈ TIÊU( M2/NG)

STT

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH
(HA)


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Sheet1

		

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ AN TRƯỜNG

		STT		Chỉ tiêu sử dụng đất		Diện tích (Ha)		Tỷ lệ (%)						3,084.43				2,366.46

				TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN		2,832.84		100.00								251.59		-466.38

		I		Đất nông nghiệp		2,498.38		88.19										1,408.25

		1.1		Đất trồng lúa		1,874.63

		1.2		Đất trồng cây hàng năm khác		18.87

		1.3		Đất trồng cây lâu năm		603.54

		1.4		Đất rừng phòng hộ		0.00								-90.07

		1.5		Đất rừng đặc dụng		0.00

		1.6		Đất rừng sản xuất		0.00						-144.74

		1.7		Đất nuôi trồng thuỷ sản		1.34

		1.8		Đất làm muối		0.00						1,592.51

		1.9		Đất nông nghiệp khác		0.00

		II		Đất phi nông nghiệp		334.46		11.83

		2.1		Đất quốc phòng		0.00

		2.2		Đất an ninh		0.00

		2.3		Đất khu công nghiệp		0.00

		2.4		Đất khu chế xuất		0.00

		2.5		Đất cụm công nghiệp		19.00

		2.6		Đất thương mại, dịch vụ		0.18

		2.7		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		0.47

		2.8		Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản		0.00

		2.9		Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã		193.61

				- Đất xây dựng cơ sở văn hóa		0.21

				- Đất xây dựng cơ sở y tế		0.08

				- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		3.39

				- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		0.47

				- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ		0.00

				- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội		0.00

				- Đất giao thông		70.57

				- Đất thủy lợi		118.32

				- Đất công trình năng lượng		0.18

				- Đất công trình bưu chính viễn thông		0.16

				- Đất chợ		0.23

		2.10		Đất có di tích lịch sử - văn hóa		0.00

		2.11		Đất danh lam thắng cảnh		0.00

		2.12		Đất bãi thải, xử lý chất thải		0.00

		2.13		Đất ở tại nông thôn		68.22

		2.14		Đất ở tại đô thị		0.00

		2.15		Đất xây dựng trụ sở cơ quan		0.48

		2.16		Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp		0.00

		2.17		Đất xây dựng cơ sở ngoại giao		0.00

		2.18		Đất cơ sở tôn giáo		1.05

		2.19		Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng		7.37

		2.20		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		0.00

		2.21		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.07						366.08

		2.22		Đất khu vui chơi, giải trí công cộng		0.00						31.62

		2.23		Đất cơ sở tín ngưỡng		0.46						15.81

		2.24		Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối		43.55

		2.25		Đất chưa sử dụng		0.00

		2.26		Đất phi nông nghiệp khác		0.00

				Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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						bảng thống kê sử dụng đất				-61.13

										873.39								2017-2030		2020-2025		2020-2030		2030		2025

				STT		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT		CHỈ TIÊU( M2/NG)		DIỆN TÍCH
(HA)								Tăng(+) Giảm (-)		Tăng(+) Giảm (-)		Tăng(+) Giảm (-)		Tỷ lệ 
(%)		Tỷ lệ 
(%)

										2017 - 2020		NĂM 2020		2020- 2025		2025-2030

				1		Đất nông nghiệp		-		2,498.38		1,579.07		2,269.03		2,221.43		-276.95		689.96		642.36		78.42		80.10								628.92		1,592.51

				1.1		Đất trồng lúa		-		1,874.63		535.47		1,615.39		1,505.08		-369.55		1,079.92		969.61

				1.2		Đất trồng cây hàng năm khác		-		18.87		18.87		18.87		18.87		0.00		0.00		0.00

				1.3		Đất trồng cây lâu năm		-		603.54		1,023.39		633.43		696.14		92.60		-389.96		-327.25

				1.4		Đất nuôi trồng thuỷ sản		-		1.34		1.34		1.34		1.34		0.00		0.00		0.00												676.52		1,368.15

				2		Đất xây dựng		-		290.05		145.85		520.26		567.86		277.81		374.41		422.01		20.05		18.37

				2.1		Đất ở		80-100		68.22		68.72		230.00		247.50		179.28		161.28		178.78

				2.2		Đất công cộng		7		4.59		4.63		4.94		5.34		0.75		0.31		0.71

						- Đất xây dựng trụ sở cơ quan		-		0.48		0.20		0.53		0.55

						- Đất xây dựng cơ sở y tế		-		0.08		0.14		0.11		0.22

						- Đất xây dựng cơ sở giáo dục		-		3.39		3.57		3.56		3.74

						- Đất xây dựng cơ sở văn hóa		-		0.00		0.04		0.00		0.00												230.21		76.7357333333

						- Đất sinh hoạt cộng đồng		-		0.07		0.11		0.07		0.12

						- Đất chợ		-		0.23		0.23		0.30		0.35												277.81		92.6048

						- Đất thương mại dịch vụ		-		0.18		0.18		0.19		0.20

						- Đất công trình năng lượng		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Bưu điện		-		0.16		0.16		0.17		0.18

				2.3		Đất cây xanh, thể dục, thể thao		-		0.47		0.47		20.85		20.85		20.38		20.38		20.38						10000		208500

						- Đất cây xanh		-		0.00		0.00		0.00		0.00														16.0384615385

						- Sân thể dục thể thao xã		-		0.47		0.47		0.47		0.47

						- Sân vận động huyện		-		0.00		0.45		20.38		20.38

				2.4		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		-		1.51		1.63		1.51		1.51		0.00		-0.12		-0.12

						- Đất tôn giáo		-		1.05		1.05		1.05		1.05

						- Đất tín ngưỡng		-		0.46		0.58		0.46		0.46

				2.5		Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp		-		19.00		1.93		0.00		0.00		-19.00		-1.93		-1.93

						- Đất sản xuất phi nông nghiệp		-		0.00		1.93		0.00		0.00

						- Đất sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Đất cụm công nghiệp		-		19.00		0.00		19.00		19.00

				2.6		Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng		-		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				2.7		Đất xây dựng các chức năng khác		-		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Đất xây dựng trụ sở cơ quan		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Đất xây dựng cơ sở y tế		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Đất xây dựng cơ sở giáo dục		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Đất văn hóa - TDTT		-		0.00		0.00		0.00		0.00

						- Thương mai dịch vụ		-		0.00		0.00		0.00		0.00

				2.8		Đất hạ tầng kỹ thuật		-		196.26		68.08		218.59		248.29		52.03		150.51		180.21

						- Đất giao thông		15		70.57		66.37		100.27		129.97

						- Đất thủy lợi		-		118.32		118.32		118.32		118.32

						- Đất xử lý chất thải rắn		-		0.00		0.41		0.00		0.00

						- Đất nghĩa trang, nghĩa địa		-		7.37		7.37		0.00		0.00

						- Đất hạ tầng kỹ thuật khác		-		0.00		0.00		0.00		0.00

				2.9		Đất hạ tầng phục vụ sản xuất		-		0.00		0.30		0.00		0.00		0.00		-0.30		-0.30

				2.10		Đất quốc phòng, an ninh		-		0.00		0.09		44.37		44.37		44.37		44.28		44.28

						- Đất an ninh		-		0.00		0.09		44.37		44.37

						- Đất quốc phòng		-		0.00		0.00		0.00		0.00

				3		Đất khác		-		43.55		46.03		43.55		43.55		0.00		-2.48		-2.48		1.54		1.54

				3.1		Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối		-		43.55		43.55		43.55		43.55

				3.2		Đất chưa sử dụng		-		0.00		0.00		0.00		0.00

				3.3		Đất phi nông nghiệp khác		-		0.00		2.48		0.00		0.00

				TỔNG						2,832.84		1,770.95		2,832.84		2,832.84		-1,061.89

										2,848.84		1,077.89		16.00		16.00

						2832.84						191.88		563.81		611.41								21.58		19.90

								144.74

										-144.74

						1,592.51

						1240.33





CN-TN

		

				STT		DANH MỤC		DÂN SỐ
(NGƯỜI)		CHỈ TIÊU (M3/NGƯỜI.NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (M3/NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (M3/NGĐ)		LL TỔNG		CHỈ TIÊU RÁC THẢI (KG/NGĐ)		KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (TẤN/NGĐ)

				1		ĐIỂM DÂN CƯ 1		1,050		80		84		84		105		0.8		0.84				43227.6657060519

				2		ĐIỂM DÂN CƯ 2		950		80		76		76		95		0.8		0.76				0

				4		ĐIỂM DÂN CƯ 3		2,050		80		164		164		205		0.8		1.64				0

				5		ĐIỂM DÂN CƯ 4		2,350		80		188		188		235		0.8		1.88				0

				6		ĐIỂM DÂN CƯ 5		2,550		80		204		204		255		0.8		2.04				0

				7		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 1		750		80		60		60		75		0.8		0.6				0

				8		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 2		1,850		80		148		148		185		0.8		1.48				0

				9		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 3		150		80		12		12		15		0.8		0.12				0

				NƯỚC DỰ PHÒNG RÒ RỈ				15%Q				140.4

				10

				TỔNG				11,700				1,292		1,123						9.4				0

												1700		1500												0

																				1247.5

						KHU DÂN CƯ PHỤC VỤ		SINH HOẠT		NƯỚC CẤP CTCC		NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ		NHU CẦU TỔNG (M3/NGĐ)		CÔNG SUẤT HIỆN HỮU (M3/NGĐ)		NÂNG CẤP - XÂY MỚI (M3/NGĐ)				CÔNG SUẤT NÂNG CẤP (M3/H)

						01, 02, 03, 04, A, 2/3 khu TT		0		0		0		0		480		0		480		20

						1/2 khu 10, 11		0		0		0		0		120		0		216		9

						1/2 khu 10, 12, 1/3 khu TT		0		0		0		0		120		0		192		8

						13, D		0		0		0		0		120		0		120		5

						07		0		0		0		0		120		0		120		5

						06		0		0		0		0		120		0		120		5

						08, 09, B ,C		0		0		0		0		120		0		264		11

						05, E		0		0		0		0		-				264		11

						STT		DANH MỤC		DÂN SỐ
(NGƯỜI)		CHỈ TIÊU (M3/NGƯỜI.NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (M3/NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (M3/NGĐ)		LL TỔNG		CHỈ TIÊU RÁC THẢI (KG/NGĐ)		KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI (TẤN/NGĐ)

						1		ĐIỂM DÂN CƯ 1		1,050		80		84		84		105		0.8		0.84				43227.6657060519

						2		ĐIỂM DÂN CƯ 2		950		80		76		76		95		0.8		0.76				39110.7451626184

						4		ĐIỂM DÂN CƯ 3		2,050		80		164		164		205		0.8		1.64				84396.871140387

						5		ĐIỂM DÂN CƯ 4		2,350		80		188		188		235		0.8		1.88				96747.6327706875

						6		ĐIỂM DÂN CƯ 5		2,550		80		204		204		255		0.8		2.04				104981.473857555

						7		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 1		750		80		60		60		75		0.8		0.6				30876.9040757513

						8		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 2		1,850		80		148		148		185		0.8		1.48				76163.03005352

						9		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 3		150		80		12		12		15		0.8		0.12				6175.3808151503

						10		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 4		4,100		80		328		328		410		1.8		7.38				168793.742280774

						TỔNG				15,800				1,517		1,123						9.4				650473.445862495

														1700		1500												0

						STT		DANH MỤC		DÂN SỐ
(NGƯỜI)		CHỈ TIÊU (M3/NGƯỜI.NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP (M3/NGĐ)		LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI (M3/NGĐ)

						1		ĐIỂM DÂN CƯ 1		1,050		64		67.2		67

						2		ĐIỂM DÂN CƯ 2		950		64		60.8		61

						4		ĐIỂM DÂN CƯ 3		2,050		64		131.2		131

						5		ĐIỂM DÂN CƯ 4		2,350		64		150.4		150

						6		ĐIỂM DÂN CƯ 5		2,550		64		163.2		163

						7		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 1		750		64		48		48

						8		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 2		1,850		64		118.4		118

						9		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 3		150		64		9.6		10

						10		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 4		4,100		64		262.4		262

						TỔNG				15,800				899		1,213





DS HT

		

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM NGÃI

		STT		TÊN ẤP		DIỆN TÍCH		DÂN SỐ (NGƯỜI)		SỐ HỘ

		1		RẠCH NGHỆ		454.49		1,964		478				2,092		246.32

		2		TRÀ MẸT		570.89		3,218		803				3,346		362.72

		3		Ô CHÍCH		527.69		2,408		515				2,536		319.52

		4		KINH XUÔI		451.01		3,525		779				3,657		242.84

		5		TRÀ ỐT		684.02		1,964		1,086				2,092		475.85

				TỔNG		2,688.10		13,079		3,661

						2,688.10				0.00

								0.00

								0.00		0.00

		STT		TÊN ẤP		DIỆN TÍCH		DÂN SỐ (NGƯỜI)		SỐ HỘ

		1		XÓM LỚN		291.94		1,653		478

		2		CHÂU HƯNG		541.23		1,908		803

		3		TRÀ BÔN		385.03		1,915		515

		4		Ô RỒM		395.41		1,626		779

		5		Ô TƯNG B		374.80		1,901		1,086

		6		Ô TƯNG A		381.26		1,111

		7		Ô MỊCH		450.61		1,844

		8		RÙM SÓC		264.14		1,712

				TỔNG		3,084.43		13,668		3,661

												1,238.00		1,351.25

												1,340.00		1,453.25

										453.00		1,870.00		1,983.25

						13,668.00				113.25		2,531.00		2,644.25

						0.00		0.00





THONG KE DC

		

		BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM DÂN CƯ

		STT		DANH MỤC		DIỆN TÍCH		DÂN SỐ (NGƯỜI)

		1		ĐIỂM DÂN CƯ 1		42.30		1,400				1,400

		2		ĐIỂM DÂN CƯ 2		29.60		980				1,300

		3		ĐIỂM DÂN CƯ 3		25.60		970				2,400

		4		ĐIỂM DÂN CƯ 4		18.80		630				2,700

		5		ĐIỂM DÂN CƯ 5		23.50		2,060				2,900

		6		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 1		8.70		780				1,100

		7		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 2		7.40		720				2,200

		8		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 3		6.10		680				500

		9		ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 4		8.70		780				4,500

				TỔNG		170.70		9,000

								9,000.00

						0.00

						0.00





CTCC HT

		

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TAM NGÃI

		STT		TÊN CÔNG TRÌNH		DIỆN TÍCH ĐẤT XD( M2)

		1		ỦY BAN NHÂN DÂN- BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ XÃ		3,800

		2		TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP		21,900

		3		CHỢ - TMDV		5,600

		4		Y TẾ		1,800

		5		BƯU ĐIỆN		400

				TỔNG		33,500
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